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TIEÁT 2  ÑAÏI-CÖÔNG VAÊN-MINH VIEÄT-NAM 
(Dẫn vào chương-trình môn lịch-sử) 

 
I.-   LÖÔÏC-SÖÛ HÌNH-THAØNH 
1.-   Căn bản địa phương: 

a.-   Văn-minh Hòa-Bình (cựu thạch, khoảng từ 12.000 đến 10.000 năm TCN)   
Vào những năm 1926 đến 1930, bà Madelaine Colani (1) đã khai quật 33 địa điểm ở Hòa Bình, vùng uốn 

khúc sông Đà để đổ lên sông Hồng.  Tại đây, bà tìm được một số sọ thuộc giống Melanesian, và một ít sọ thuộc 
giống Indonesian.  Nhóm người nầy đã biết sử dụng những dụng cụ bằng đá rất thô sơ, những lưỡi đá đẻo nhát lớn, 
những loại rìu chỉ mài ở lưỡi.  Những chứng tích để lại cho người ta suy đoán sinh hoạt thời kỳ nầy vẫn còn trong 
giai đoạn hái lượm, và nông nghiệp cũng như chăn nuôi chưa xuất hiện. (Ngoài Hòa bình, những di chỉ nầy còn được 
tìm thấy ơ û Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình.) 

b.-   Văn minh Bắc Sơn  (tân thạch, khoảng 5.000 năm TCN)  
Từ năm 1906, ông Henri Mansuy (2) khám phá lần đầu tại Phố Bình Gia (Bắc Sơn), giữa hai tỉnh Thái 

Nguyên và Lạng Sơn, một số dụng cụ được chế tạo vào thời kỳ đồ đá mới (tân thạch kỳ)  Năm 1923, ông trở lại làm 
việc ở Phố Bình Gia lần nữa, gặp được ở hang Kéo Phay nền kỹ nghệ đồ đá, mang những dấu vết đặc biệt mà sau 
nầy giới khảo cổ thường gọi là "những đường rạch Bắc Sơn".(3)  Trong khi đó, cũng vào năm nầy, người cộng sự 
với Mansuy, bà Colani đến làng Cườm (Bắc Sơn) lần thư nhì, (bà đến khai quật lần đầu năm 1915), và tìm được 
những dụng cụ tương tự.  (Ngoài Bắc Sơn, những di chỉ nầy còn được tìm thấy ở Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng 
Ngãi.) 

Kỹ thuật đồ đá ở Bắc Sơn tiến bộ, tinh vi và chắc chắn hơn dụng cụ thời Hòa Bình.  Tại Bắc Sơn, các nhà 
khảo cổ Pháp đã tìm được sọ người Melanesian, Melanesian lai Indonesian, lai Nam Hắc đảo (Austro-Melanesian), 
sọ người da đen (Negrito), Indonesian lai da đen, và Indonesian.  Điều nầy cho thấy đã có sự hỗn chủng ngay từ đầu 
giữa các giống người trên đất cổ Việt.  Vào cuối thời kỳ đổ đá, người ta đã tìm được những sọ người lai Mongoloid 
và sọ Mongoloid càng ngày càng nhiều.  Điều nầy chứng tỏ người thuộc chủng tộc Mongoloid đã đến cổ Việt rất 
sớm. 

c.-   Văn minh Phùng Nguyên:  (khoảng 3.000 năm TCN) 
Thuộc giai đoạn chót của thời kỳ đồ đá, giữa thời kỳ đồ đá và thời kỳ đồ đồng, di tích tìm thấy nhiều ở 

Phùng Nguyên (Lâm Thao, Phú Thọ), Văn Điển (Hà Nội), gồm những rìu đá bốn cạnh, thường làm bằng thạch anh, 
đồ trang sức như vòng tai, vòng tay, nhẫn, hạt chuỗi, nhiều dụng cụ lao động, và cũng có những dụng cụ đồ đồng thô 
sơ.   

Các nhà khảo cổ phỏng định niên đại văn minh Phùng Nguyên khoảng trên dưới 3.000 TCN, và chủ nhân là 
giống người Australoid và Nam Mongoloid.  Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là căn bản của nước Văn Lang và 
thời đại Hùng Vương. 

Về sinh hoạt, trong giai đoạn nầy, ngoài việc săn bắn, đánh cá, hái lượm, người thời Phùng Nguyên đã biết 
dùng rìu đá để canh tác, sinh sống bằng nông nghiệp 

d.-   Văn minh Đông Sơn:  (Khoảng thế kỷ thứ 6 TCN đến thế kỷ thứ nhất sau CN) 
Đông Sơn là một làng ở hữu ngạn sông Mã, thuộc tỉnh Thanh Hóa và nằm về phía bắc tỉnh lỵ nầy, phía trên 

cầu Hàm Rồng khoảng non 10 cây số.  Tại đây, vào năm 1924, trong lúc cày ruộng, nông dân ngẫu nhiên phát hiện 
một số đồ đồng, và bán cho Pajot, viên thương chánh Pháp ở Thanh Hóa.  Pajot là cộng tác viên của Trường Viễn 
Đông Bác Cổ.  Trường VĐBC giao cho Pajot điều khiển việc khai quật.  Tuy làm việc cẩn thận, nhưng Pajot không 
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phải là chuyên viên khảo cổ, nên Trường VĐBC mời nhà khảo cổ người Thụy Điển, Olov Jansé sang khai quật một 
cách quy mô từ 1934.  Những di tích Đông Sơn được chia thành bốn loại: 

- dụng cụ (bình, chậu, lưỡi kiếm, rìu, giáo, lao)ï  
-      đồ trang sức 
-      tượng người (khá linh động, nhất là tượng hai người cỏng nhau) 
-      trống đồng 

Điển hình nhất của các di chỉ nầy là trống đồng, khoảng 20 chiếc, nhiều kích cỡ khác nhau, chiếc lớn nhất 
bề mặt rộng 0,33m. và cao 0, 275m.  Các trống lớn được tìm thấy ở Ngọc Lũ (Hà Nam), Hoàng Hạ (Hà Đông).  Hình 
vẽ trang trí trên trống diễn tả những sinh hoạt của người đương thời.(4) 

Ngoài những di chỉ bằng đồng, tại Đông Sơn, người ta còn tìm thấy một số đồ dùng bằng sắt, nhiều đồ gốm 
(trang trí bằng dấu thừng hay dấu khuôn đan như nồi, chậu, dĩa đèn, bình thắp đèn), và một số đồ bằng đá như dụng 
cụ, lưỡi đá, và những vòng đá ngọc rất đẹp dùng làm bộng tai. 

Chủ nhân nền văn minh Đông Sơn sinh sống vào khoảng thế kỷ thứ 3 TCN hoặc trước sau đó ít lâu.  Các 
nhà khảo cổ cũng đồng ý rằng chủ nhân nền văn minh nầy là những người thuộc nhóm Indonesian, và đó là chính 
dân Lạc Việt. 

Về sinh hoạt, ngoài việc hái lượm, săn bắn, các ngành chăn nuôi, chài lưới và nông nghiệp trong giai đoạn 
nầy tỏ ra tiến bộ rõ rệt so với thời kỳ Phùng Nguyên; nghề dệt cũng đã xuất hiện qua những bộ y phục được khắc 
trên các trống đồng. 

Nền văn minh Đông Sơn trùng hợp vào thời kỳ mà theo truyền thuyết, cổ việt được gọi là Âu Lạc và do An 
Dương Vương cai trị.  Sau đó, vua Trung Hoa là Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư và Sử Lộc đánh lấy đất Lĩnh Nam (5) 
năm 214 TCN, lập ra các quận Quế Lâm (nay là vùng bắc và đông Quảng Tây, Trung Hoa), Nam Hải (Quảng Đông, 
Trung Hoa), và Tượng Quận (vùng cổ Việt).  

e.-   Văn minh Chiêm Thành:   
Sau khi Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán (Trung Hoa) năm 938, và lên ngôi vua năm 939, thiết lập 

một quốc gia độc lập vĩnh viễn, thì nước ta lớn mạnh một cách nhanh chóng.  Ban đầu, nước ta trải từ vùng rừng núi 
phía bắc xuống tới dãy Hoành Sơn (tức núi Đèo Ngang, bắc tỉnh Quảng Bình ngày nay), nói chung là châu thổ sông 
Hồng.  Tổ tiên chúng ta không tiến lên phương bắc vì vừa gặp trở ngại về phía người Trung Hoa, vừa gặp trở ngại do 
thiên nhiên núi non hiểm trở.  Phía đông là biển; phía tây là nước Ai Lao với núi non trùng điệp, nhưng quan trọng 
nhất là bệnh sốt rét (malaria) chận đứng làn sóng tây tiến của người Việt.  Do đó, khi phát triển, tổ tiên chúng ta chỉ 
còn con đường duy nhất là vượt qua đèo Ngang, qua khỏi dãy Hoành Sơn, và tiến dọc theo đồng bằng duyên hải 
phía nam, càng ngày càng nắng ấm.  Từ đó, dần dần chúng ta phát triển xuống tới đồng bằng châu thổ sông Cửu 
Long như ngày nay.   

Phía nam dãy Hoành Sơn, từ thế kỷ thứ 10 trở về trước là nước Chiêm Thành (Champa).  Người Việt theo 
triết lý cùng sống với người khác và để cho người khác cùng sống với mình, đến cộng cư với người Chiêm Thành, 
nhưng do đặc tính văn hóa riêng biệt, người Chiêm Thành dần dần rút lui trước sự hiện diện của người Việt.  Di tích 
Chiêm Thành nằm rải rác từ Quảng Bình (Đồng Hới) vào đến Bình Thuận, trong đó nhiều nhất tại Quảng Nam (Mỹ 
Sơn, Đồng Dương,...), Bình Định (Đồ Bàn) và Bình Thuận (Phan Rang, Phan Rí, Tháp Chàm).  Hai thánh địa của 
Chiêm Thành là Mỹ Sơn (Quảng Nam) và Po Nagar tức Tháp Bà (Nha Trang).  Mỹ Sơn được tổ chức Giáo dục Khoa 
học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) thừa nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999.(6) 

Phía nam nước Chiêm Thành là nước Phù Nam (Fu Nan), trước thế kỷ thứ 6, và sau đó là một phần nước 
Chân Lạp (Cambodia).  Di tích văn minh Phù Nam được tìm thấy lần đầu năm 1943 ở Óc Eo (Âk Ev) nằm giữa Long 
Xuyên và Rạch Giá.(7)  Di tích Chân Lạp là các chùa Miên nằm rải rác các tỉnh miền Tây nam nước ta. 

  Người Chiêm Thành, người Phù Nam, và người Chân Lạp chẳng những đã để lại cho người Việt một vùng 
đất rộng lớn, mà còn để lại cho người Việt một nền văn minh một thời rực rỡ:  

-    về vật chất:  công trình kiến trúc và điêu khắc (nghề khắc trên đá), các ngành nghề như khai thác lâm 
sản, hương liệu, trồng vụ lúa Chiêm, dẫn nước lên vùng cao...  
-    về phong tục, văn hóa:  chế độ ăn uống dựa trên cá, nữ quyền được đề cao, âm nhạc vũ khúc phong phú. 
-    về tinh thần:  tiếp xúc rộng rãi với các tôn giáo như Ấn giáo, Hồi giáo, Phật giáo nam tông, tiếp xúc trở 
lại với tiếng Phạn, từ đó kết nối cụ thể với toàn vùng Đông Nam Á. 

2.-   Ảnh hưởng ngoại lai: 
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a.-   Ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa:   
Năm 111 TCN, vua nhà Hán là Hán Vũ Đế (Han Wu Ti, 140-87 TCN) sai Phục Ba Tướng Quân Lộ Bác 

Đức tấn công nhà Triệu nước Nam Việt, rồi chiếm luôn vùng cổ Việt (miền nam Nam Việt), đặt nền đô hộ.  Từ đó 
cho đến khi Ngô Quyền lập quốc (939), nước ta lệ thuộc Trung Hoa hơn một ngàn năm.  Thỉnh thoảng cũng có vài 
cuộc khởi nghĩa, trong đó quan trọng nhất là cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng (40-43), nhưng tất cả đều bị dẹp yên. 

Dưới thời đô hộ của Trung Hoa, ảnh hưởng rõ nét đầu tiên về văn hóa là tôn giáo và học thuật.  Về tôn 
giáo, lúc đầu các thiền sư Trung Hoa rao giảng đạo Phật, và các đạo sĩ Trung Hoa truyền bá Lão giáo.  Về học 
thuật, dưới đời Linh Đế (trị vì 168-189) nhà Đông Hán (8) bên Trung Hoa, đã có nhiều người cổ Việt đỗ đạt và ra 
làm quan chẳng những ở trong xứ mà còn ở các châu khác, trong đó nổi tiếng nhất là Lý Tiến và Lý Cầm.  Đến đời 
Sĩ Nhiếp làm thái thú nước ta (187-226), ông đã khéo trị dân, truyền bá rộng rãi học thuật, nên được dân chúng mến 
mộ gọi là Sĩ Vương. 

Khi Ngô Quyền mở đầu vương triều độc lập, trong việc tổ chức cai trị và giao thiệp với Trung Hoa, triều 
đình cần những người biết chữ nghĩa, nên các thiền sư Phật giáo được trọng dụng.  Khi Nho giáo thịnh hành ở Trung 
Hoa, nhất là từ thời nhà Tống (960-1278), Nho giáo cũng càng ngày càng phát triển ở Đại Cồ Việt (quốc hiệu nước 
ta từ thời nhà Đinh), nhất là từ khi Lê Long Đĩnh (trị vì 1006-1009) thỉnh Cửu kinh của Nho giáo và Đại tạng kinh 
của Phật giáo năm 1007.(9) 

Có thể nói, Nho giáo ảnh hưởng trên toàn bộ cấu trúc của xã hội nước ta thời trước.  Về chính trị, vua nắm 
toàn quyền tuyệt đối cả đạo lẫn đời.  Về luật pháp, luật Hồng Đức do Lê Thánh Tông (trị vì 1460-1497) ban hành 
năm 1470 phỏng theo luật nhà Tùy (Sui, 581-618), nhà Đường (T'ang, 618-906); luật Gia Long do vua Gia Long (trị 
vì 1802-1819) ban hành năm 1815 bắt chước luật nhà Thanh (1644-1911). Về học thuật, các triều đại dùng chữ Nho 
làm văn tự hành chánh chính thức, chương trình học gồm Cửu kinh, sử Trung Hoa và sử nước Việt; hệ thống giáo 
dục, thi cử, văn bằng cũng giống Trung Hoa.  Nền Nho học chính thức bị bãi bỏ năm 1918.  Về âm nhạc, những cách 
diễn ngâm hoặc hát bội, về kiến trúc, điêu khắc, nhất là khắc gỗ, đều chịu ảnh hưởng của phương bắc. 

Về xã hội, cách tổ chức thôn xóm mô phỏng theo Trung Hoa. Xã hội được chia thành bốn thành phần: sĩ, 
nông, công, thương.  Cách cư xử  dựa trên tam cương (vua tôi, cha con, chồng vợ) và ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín), trong đó người phụ nữ chịu nhiều thua thiệt.   

b.-   Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ: 
Lúc đầu, một vài thiền sư Ấn Độ đến truyền giáo tại cổ Việt, nhưng ít gây ảnh hưởng bằng các thiền sư 

Trung Hoa.  Trong một thời gian dài, người Việt chỉ tiếp xúc một cách gián tiếp với văn minh Ấn Độ qua ngã Chiêm 
Thành.  Kể từ khi người Việt tiến về phương Nam, nhất là từ thế kỷ 14 , ảnh hưởng văn minh Ấn Độ càng ngày càng 
đậm nét, từ tôn giáo (Phật giáo Nam tông...), đến đời sống xã hội (người phụ nữ được nhiều quyền hơn, cách ăn 
uống...), văn hóa (âm nhạc, điêu khắc trên đá...) 

c.-   Ảnh hưởng văn minh Tây phương: 
Ảnh hưởng nền văn minh Tây phương vào Việt Nam từ khi các giáo sĩ Âu châu đến truyền bá Thiên Chúa 

giáo vào khoảng thế kỷ thứ 16 trở đi.  Sau đó, ảnh hưởng nầy càng ngày càng sâu rộng kể từ khi Pháp đặt nền đô hộ 
Việt Nam từ năm 1884. 

Ngoài việc truyền bá tôn giáo, các giáo sĩ Tây phương đã cùng với những tín đồ Thiên Chúa giáo Việt Nam 
sáng chế ra chữ Quốc ngữ, dựa trên mẫu tự La-tinh.  Về chính trị, những tư tưởng tự do, dân chủ, dân quyền, nhân 
quyền càng ngày càng phổ biến.  Với sự xuất hiện của Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1930, chính thể cộng hòa 
được đề cao. 

Về giáo dục, sau khi Nho học bị bãi bỏ, nền tân học theo hệ thống Pháp thay thế, và năm 1945, dưới chính 
phủ Trần Trọng Kim (1883-1953) , ông bộ trưởng Giáo dục Hoàng Xuân Hãn (1908-1996) đã cải tổ toàn bộ nền giáo 
dục, đặt ra chương trình thuần túy Việt Nam.  Về văn học, nghệ thuật, các tác phẩm văn chương, âm nhạc, điêu 
khắc, hội họa xuất hiện càng ngày càng phong phú.   

Về xã hội, người phụ nữ càng ngày càng được tôn tro ïng, tự do hôn nhân được khuyến khích, cách giao tế 
không còn theo hình thức xưa.  Trang phục tây phương càng ngày càng thông dụng.  Các đô thị lớn, với nhà cửa xây 
dựng theo kiến trúc tây phương, phát triển, nhất là theo đà phát triển của nền kinh tế.  Thương mãi và kỹ nghệ càng 
ngày càng quan trọng, tạo ra một lớp tư sản mới trong xã hội. 

 
II.-   SINH-HOAÏT CHÍNH-TRÒ 
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1.-   Chính thể quân chủ: 
a.-   Quan niệm vương quyền: 
Vua là Thiên tử (con trơ øi), thay trời cai trị thiên hạ (thế thiên hành đạo).  Vua tuân mệnh trời, còn mọi 

người đều dưới quyền vua.  Tài sản trong nước đều là tài sản của vua. Vua nắm toàn quyền cả đạo lẫn đời.  Vua có 
quyền phong thần, coi luôn hành pháp, lập pháp và tư pháp.  Tên vua, cha mẹ vua, tổ tiên vua đều là húy, dân 
chúng phải kiêng cử.  Những gì thuộc về nhà vua đều phải dùng thêm các chữ thánh, long, hay ngọc.(Ví dụ: thánh 
ý, thánh chỉ, long nhan, long đình; ngọc ấn, ngọc tỷ...)   

Tuy nhiên, để giúp vua tránh được những hành vi quá đáng, các triều đại đã đặt ra các chức quan chuyên 
can gián vua như "tả hữu gián nghị đại phu" (triều Lý), "ngự sử đài (triều Trần, Lê), "Đô sát viện" (triều Nguyễn).  
Các viên quan nầy chẳng những lo can gián vua mà còn giám sát công việc của các quan trong triều nữa. 

b.-   Các cơ cấu quốc gia: 
 *  Tổ chức hành chánh: 
 Phụ tá cho vua cai trị toàn dân có triều đình.  Tùy theo triều đại, vị đứng đầu triều đình có những chức danh 
khác nhau.(10)  Trước thời Lê Nhân Tông (1443-1459), triều đình chỉ có hai bộ là bộ Lại và bộ Lễ.  Năm 1459, sau 
khi tổ chức đảo chánh, tự mình lên làm vua, Lê Nghi Dân (trị vì 1459-1460) đặt thêm bốn bộ nữa là Hộ, Binh, Hình, 
và Công.  Từ đó, nước ta có lục bộ.(11)  Đứng đầu mỗi bộ là một thượng thư.  Qua thời Lê Thánh Tông (trị vì 1460-
1497) lại đặt thêm lục khoa và lục tự.(12)   

Thời nhà Hậu Lê trở về trước, nước được chia thành nhiều đạo; sau đạo đổi thành trấn thời nhà Lê Trung 
hưng; sang thời nhà Nguyễn, trấn được đổi thành tỉnh năm 1831 dưới đời vua Minh Mạng (trị vì 1820-1840).(13)  
Dưới tỉnh có phủ, huyện, châu.(14) 
 *  Tổ chức tư pháp:  
 -   Các bộ luật: 
 Vua Lý Thái Tông (trị vì 1028-1054) cho soạn ba quyển Hình thư, nay thất truyền.  Vua Lê Thánh Tông 
ban hành bộ luật Hồng Đức (1470), còn gọi là Quốc triều hình luật hay Lê triều hình luật.  Vua Gia Long ban hành 
năm 1815 bộ luật Gia Long, còn gọi là Hoàng triều luật lệ. 
 -  Các cơ quan xử án:  
 Ở phủ, huyện, châu, do tri phủ, tri huyện, tri châu đứng đầu việc xử án.  Ở tỉnh có các quan án sát lo việc 
hình, ở triều đình có bộ hình.  Chỉ có vua là người duy nhất có quyền quyết định bản án tử hình.  Dưới triều vua 
Minh Mạng, có tam pháp ty ở Huế để người dân có thể tới đánh trống khiếu nại nếu bị oan ức.  Đến thời Pháp 
thuộc, mới có tổ chức tòa án như ngày nay. 

*  Tổ chức tài chánh: 
 Bộ hộ phụ trách về tài chánh và chi thu của nhà vua và triều đình.  Những quyết định chi thu quan trọng do 
nhà vua ban hành bằng chiếu chỉ mới được thi hành.  Số thu vào ngân sách quốc gia dựa vào các sắc thuế: đinh, 
điền,(15) thuế sản vật, và các loại thuế gián thâu gọi là thuế tuần ty như thuế chợ, cửa biển, cửa sông, thuế đò, thuế 
cửa ải. 
 Về tiền tệ, triều đại nào cũng lập sở đúc tiền bằng đồng.(16)  Ngoài ra có tiền thực bằng vàng và bằng bạc.  
Vàng có giá trị gấp 34 lần bạc cùng trọng lượng.(17)  Dưới đời Trần Thuận Tông (trị vì 1388-1398), Hồ Quý Ly đã 
đưa ra quyết định sử dụng tiền giấy, nhưng không được dân chúng ưa thích vì  tiền giấy không bảo chứng, dễ hỏng 
rách, khó bảo quản hơn tiền kim loại.(18)  
 *  Tổ chức quân sự: 
 Dân tộc Việt Nam thường xuyên chiến đấu chống ngoại xâm, và kiếm đường phát triển về phương nam, 
nên quân đội được tổ chức khá vững vàng. 
 Nhà Đinh đặt ra thập đạo quân;(19) nhà Tiền Lê có túc vệ quân; nhà Lý đặt phép cấm sương.(20)   Nhà 
Trần cho phép các vương hầu chiêu mộ người khai khẩn trang hộ trong thời bình, và biến thành lính trong thời chiến; 
nhà Hồ đặt nam bắc quân và đông tây quân.(21)  Nhà Lê chia quân làm 5 phiên, một phiên tại ngũ, 4 phiên về quê 
làm ruộng; thời nhà Lê Trung hưng có ưu binh hay gọi là lính Tam phủ.(22)  Qua thời nhà Nguyễn, vua Gia Long đặt 
ra phép giản binh và biền binh.(23)  Vua Minh Mạng sửa lại binh chế, đặt bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh, 
pháo thủy binh.  Mỗi binh chia thành doanh, vệ, đội do quan đô đốc chỉ huy.  Vua Thiệu Trị mở kỳ thi cử nhân võ, 
đến đời vua Tự Đức mở thêm khoa thi tiến sĩ võ.  Ở trên các binh chủng có quan đô thống trong coi tiền quân, hậu 
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quân, tả quân, hữu quân.  Cả 4 lại dưới quyền quan trung quân đô thống là vị quan cao nhất trong binh chế nhà 
Nguyễn. 
 Từ khi nước ta bị Pháp đô hộ năm 1884, nhà nước bảo hộ phụ trách phần quân đội, nên lúc đó người Việt 
chỉ có 3 loại lính: khố vàng (ceinture jaune, garde royale), bảo vệ kinh đô Huế;  khố xanh (ceinture bleu, garde 
indigène), bảo vệ các địa phương (huyện tỉnh); lính khố đỏ (ceinture rouge, tirailleur) là lính chính quy theo Pháp 
đánh giặc.  Trong cuộc cải tổ triều đình năm 1933, theo đề nghị của ông Nguyễn Hữu Bài, vua Bảo Đại (trị vì 1925-
1945) bỏ bộ Binh.(24) 
 c.-   Cách tuyển chọn các nhà cai trị 

*   Bảo cử và ấm sung:   
Bảo cử là các quan địa phương tiến cử những người tài đức nhưng không có bằng cấp lên để vua dùng.  Lệ 

nầy có từ đời nhà Trần.  Ấm sung là con các công thần được tập ấm để ra làm quan.  Lệ nầy có từ thời nhà Lý. 
*   Khoa cử: 

 Khoa cử là cách thức tuyển chọn nhân tài bình đẳng và dân chủ, được tổ chức tại nước ta lần đầu vào năm 
1075, dưới đời Lý Nhân Tông, đó là khoa thi Tam trường, chọn 10 người bổ ra làm quan, thủ khoa là Lê Văn 
Thịnh.(25)  Khoa cử do bộ Lễ đứng ra tổ chức.  Năm 1907, bộ Học được thành lập nên các khoa sau đó do bộ Học 
phụ trách.  Cách thức thi cử tùy từng triều đại thay đổi đôi chút.  Đại thể có ba khoa: thi hương, thi hội, thi đình. 
 -  Thi hương:  Ai cũng được ứng thí, trừ con cháu những ca kỹ.  Sĩ tử phải được làng xã giới thiệu, và phải 
qua một kỳ khảo hạch ở huyện hoặc ở tỉnh.  Thi hương được tổ chức tại một số tỉnh do triều đình quyết định cho các 
khu vực trong nước.  Thi hương có 4 kỳ (hay 4 trường).  Trường nhất thi kinh nghĩa (đề thi trong Tứ thư hoặc Ngũ 
kinh); trường nhì thi chiếu, chế, biểu;(26) trường ba thi thơ, phú; trường tư thi văn sách (làm một bài luận nói về 
chính sự các đời hay về kinh truyện). 
 Đậu cả 4 trường gọi là hương cống , đậu 3 trường gọi là sinh đồ.  Năm 1828, vua Minh Mạng đổi hương 
cống thành cử nhân và sinh đồ thành tú tài.(27)  Đậu đầu kỳ thi hương gọi là giải nguyên. 

-  Thi hội:  tổ chức tại kinh đô vào năm sau kỳ thi hương, cho tất cả những người đậu cử nhân, và những 
người hỏng cử nhân nhưng đậu kỳ thi sát hạch ở tỉnh nhà và được tỉnh giới thiệu đi thi.   Kỳ thi hội cũng có 4 trường 
như thi hương, nhưng khó hơn.  Trước nhà Nguyễn, tất cả những ai đỗ kỳ thi hội đều được gọi là tiến sĩ, và vào thi 
đình để phân cao thấp. Năm 1484, vua Lê Thánh Tông ra lệnh khắc tên tiến sĩ vào bia đá đặt ở Văn Miếu (Văn 
miếu được thành lập năm 1070 dưới triều vua Lý Thánh Tông).  Trong dịp nầy, nhà vua cho truy lập bia tiến sĩ của 
những người đã đậu từ năm 1442. 

-  Thi đình:  đình là cái sân, đây là sân điện vua.  Kết quả được chia là 3 hạng: đệ nhất giáp, đệ nhị giáp, đệ 
tam giáp,(28)  và người đậu đầu là trạng nguyên.  Qua đời nhà Nguyễn, vua Minh Mạng vẫn giữ nguyên hệ thống 
nầy, nhưng bỏ không chọn trạng nguyên,(29) người đậu đầu gọi là đình nguyên, và đặt thêm ngạch phó bảng  vào 
năm 1829.(30)   
2.-   Sinh hoạt xã thôn: 
 Tuy theo chế độ quân chủ, nhưng hệ thống xã thôn tự trị là một nét đặc thù của xã hội Việt Nam.  Sinh hoat 
làng xóm có tinh cách tự trị và dân chủ. (Luật vua thua lệ làng). 

a.-   Tổ chức xã thôn 
*   Sự thành lập: 
Ban đầu, có thể vài gia tộc cùng nhau khai khẩn vùng đấât hoang và liên kết với nhau trong các sinh hoạt, từ 

đó dần dần hình thành xã thôn.  Một khi dân số trong làng càng ngày càng đông, đất đai canh tác thiếu, nhiều gia 
đình lại dời đi thành lập một làng mới, và cứ thế lan truyền dần dần thành nhiều làng xã.   

Trong cuộc Nam tiếân, các làng được hình thành theo chính sách dinh điền hay đồn điền.(31)  Mục đích của 
chính sách dinh điền là khai phá những miền đất mới trên các cánh đồng dọc duyên hải Trung phần và châu thổ 
sông Cửu Long.  Những người lưu dân đi khẩn hoang là binh sĩ hay những người nghèo khổ, những tội nhân được 
khoan hồng đi xây dựng đời sống mới.  Sau một thời gian khai khẩn, người dân sẽ trở thành chủ của mảnh đấât mình 
canh tác.  Trong vòng 3 năm, những tội nhân khai thác được 3 mẫu ruộng trở lên được hoàn toàn xá tội.  Dân chúng 
cùng khai phá một vùng, sống liên đới với nhau, được nhà vua cấp cho một đạo sắc chuẩn nhận thành lập làng, và 
ba năm đầu được miễn thuế. 
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Năm 1830, vua Minh Mạng cho phép trưng canh tự do những vùng hoang phế.  Năm 1874, vua Tự Đức định 
rằng những nơi khai phá được 20 mẫu ruộng và tuyển được 10 dân đinh (người nam tuổi lao động) thì được xin thành 
lập làng. 

*   Dân làng và việc quản trị làng 
Dân làng được chia thành 2 hạng: nội tịch và ngoại tịch.  Dân nội tịch hưởng đầy đủ quyền lợi cũng như làm 

tròn nhiệm vụ của một dân đinh.  Dân ngoại tịch gồm những người cùng đinh và dân từ các nơi khác đến cư ngụ. 
Việc quản trị làng do 3 tổ chức (bất thành văn):  ban cố vấn gồm những hưu quan, chức sắc, khoa mục hưu 

trí đứng đầu là tiên chỉ; ban quyết nghị là Hội đồng kỳ mục gồm cựu hương chức như chánh phó tổng, chánh phó lý, 
những người kỳ cựu, hào trưởng.  Ban nầy tham khảo ý kiến của ban cố vấn, đưa ra những quyết nghị quan trọng, và 
giao cho ban điều hành.  Ban điều hành tưc lý dịch do dân bầu, gồm lý trưởng, phó lý và vài hương chức.  Lý dịch 
phải được các phủ huyện chấp nhận và chịu trách nhiệm với nhà nước về thuế má binh lương.  Thằng mõ, một người 
bị xem là ti tiện nhất làng, giữ công việc đi mời họp các quan viên,  và rao công việc làng. 

*   Việc làng: 
Mọi việc trong làng đều do dân bàn bạc, nhà nước ít can thiệp.  Cuộc họp trong làng diễn ra vào vào hai 

ngày mồng một âm lịch (sóc) và ngày rằm (vọng) hằng tháng, tại đình làng, tiên chỉ và thứ chỉ ngồi ở giữa, hội đồng 
kỳ mục và lão hạng ở gian tả, lý dịch và dân làng bên hữu.  Mỗi gian đều ngồi theo thư tự chức vụ và tuổi tác. 

Ngoài những ruộng đất tư nhân có thể mua bán được, công điền công thổ không thể mua bán, chỉ có thể 
cầm cố tối đa ba năm trong trường hợp làng cần tiền.  Công điền được chia thành nhiều loại: khẩu phần điền (chia 
đều cho dân làng), lương điền (cấp cho binh lính), học điền (dùng hoa lợi nuôi thầy học), bút điền (dùng hoa lợi mua 
giấy bút làm việc), cô nhi điền và lão điền (giúp cô nhi quả phụ và giới già cả nghèo khó) 

Tất cả dân đinh (nam) trong làng đều phải đóng thuế.  Nhà nước khoáng thuế chung cho mỗi làng, lý trưởng 
theo đó chia dân đóng sao cho đủ nạp cho nhà nước.  Ngân quỹ trong làng do làng quyết định.  Có nơi dùng công 
quỹ giao cho một người phụ trách chi tiêu, lo tế tự, ăn uống; có nơi người phụ trách ứng trước, công quỹ trả lại sau. 

Trong trường hợp xảy ra kiện tụng trong làng, vị tiên chỉ sẽ đứng xử.  Nếu các đương sự không đồng ý hoặc 
những vụ kiện quan trọng thì đưa lên cấp trên xử.  Vấn đề an ninh công cộng do khán thủ hay trương tuần phụ trách. 

Những tục lệ trong làng đều được ghi trong hương ước; đại khái làng nào cũng có tục thờ thành hoàng tức là 
vị thần riêng của làng; tục khao vọng tức những dịp hội họp khoản đãi trong một dịp vui, ví dụ con trai đến 6 tuổi 
phải vọng để được vào sổ đinh; tục lập hội như hội tư văn gồm những người có chức tươc hay khoa bảng, hội văn 
phả gồm những người Nho học, hội võ phả gồm những quan võ, hội đồng môn gồm những người cùng chung một 
thầy. 

b.-   Xã thôn và triều đình: 
Tuy sinh hoạt tự trị, nhưng triều đình vẫn có những biện pháp kiểm soát tổng quát. 
*   Kiểm soát ban quản trị: 
Lý trưởng và phó lý do dân làng bầu lên, nhưng phải được các quan huyện địa phương chuẩn thuận.  Các 

quan huyện có quyền chế tài, khen thưởng, trừng phạt hay cất chức họ.  Các kỳ mục thường là những hưu quan, khoa 
bảng nên rất tự trọng, trong trường hợp phạm sai lầm, có thể bị truất xuống thành bạch đinh. 

*   Kiểm soát sinh hoạt của làng: 
Thuế má dựa trên sổ đinh và sổ điền, nên hương chức có thể khai man.  Để tránh việc nầy, triều đình đặt ra 

phép bình lệ, theo đó đinh bạ và điền bạ được làm một lần nhất định, và cứ dựa vào đó mà đóng thuế.  Sổ đinh có 
thể khai lại sau một thời gian nào đó do huyện quy định. 

Về tín ngưỡng, các thành hoàng chỉ có giá trị khi được triều đình sắc phong.  Trong trường hợp một làng bị 
nhiều tai ương, hay sinh hoạt không tốt, triều đình quy lỗi cho thành hoàng, sẽ hủy sắc phong và triệt hạ đền thờ. 

Về vấn đề an ninh, nếu một làng chứa chấp những phần tử phản loạn, làng đó có thể bị xóa sổ, dân làng 
phải chia đi nơi khác. 

Tuy sinh hoạt dân chủ, có tinh thần đoàn kết và tự trị, nhưng hệ thống xã thôn cũng có vài tệ trạng như các 
kỳ mục có thể trở thành cường hào ác bá, nhất là sự tranh chấp ngôi thứ trong làng đôi khi gây chia rẽ giữa nhiều 
gia đình. 

Để tránh những tệ trạng trên, từ năm 1921 ở  Nam Kỳ, rồi sau đó năm 1927 ở Bắc Kỳ, đã đưa ra các cải tổ 
sau đây: Hương hội:  khoảng 100 đinh bầu 1 tộc biểu, các tộc biểu họp thành hương hội, do một chánh và phó hương 
hội đứng đầu.  Cố vấn Hương hội là Hội đồng kỳ mục gồm những kỳ hào trong làng.  Dưới hương hội có lý trưởng, 
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phó lý, hộ lại, chưởng bạ, trương tuần... Tại Nam Kỳ, những quy định năm 1927 chỉ lập  ban quản trị làng gọi Hội tề 
do hương cả làm chủ tịch và dưới Hội tề là  ban chấp hành làng do xã trưởng đứng đầu.   
 
 III.-   SINH-HOAÏT KINH-TEÁ 
1.-   Nông nghiệp: 

a.-  Trước khi chịu ảnh hưởng Tây phương: 
 Nông nghiệp đã có từ thời tiền sử tại nước ta, dấu tích còn lại từ các nền văn minh Phùng Nguyên và Đông 
Sơn, càng ngày càng tiến bộ. 
 *   Phương pháp: 
 Trâu hay bò được dùng để kéo cày.  Có nhiều nơi thiếu trâu bò, sức người thay thế.  Có khoảng 300 giống 
lúa trồng ở nước ta trước đây, mỗi năm trồng 2 vụ, giữa 2 vụ có một vụ Chiêm ngắn ngày trồng ở ruộng xấu.  Vì 
ruộng đồng được tái sử dụng nhiều lần nên cần phải bón đất.  Loại phân chuồng (lợn, trâu, bò) được dùng nhiều 
nhất, rồi đến phân hữu cơ (xác cá, nhộng tằm đã chết) phân vô cơ (bùn, đá vôi, muối) và phân bổi (các loại lá).  
Ngoài việc trồng lúa, người Việt còn trồng nhiều hoa màu phụ như khoai sắn, các loại đậu, mè. 
 *   Vấn đề thủy lợi: 
 Vấn đề thủy lợi rất quan trọng trong việc trồng trọt.  Người ta đắp đê để ngăn nước lụt ở các cửa sông,(32) 
ngăn nước mặn theo các thủy triều tràn vào ruộng.  Người ta cũng cần rút nước úng ở các vùng ruộng thấp, hoặc dẫn 
nước lên các vùng cao. 
 Trong việc thủy lợi, có nhiều cách tát nước: mặt nước thấp xấp xỉ gần mặt ruộng, người ta dùng gàu sòng do 
một người tát; mặt nước thấp hơn mặt ruộng nhiều, người ta dùng gàu giai do hai người tát, có nơi dùng xe đạp nước 
(có thể do trâu kéo hay người đạp). 
 Tại miền nam, dưới triều nhà Nguyễn, nhiều con kinh lớn đã được đào vừa để dẫn thủy vừa để đi lại, trong 
đó quan trọng nhất là kinh Vĩnh Tế do Thoại Ngọc Hầu(1762-1829) chỉ huy đào kênh. 
 *   Chính sách nông nghiệp: 
 Để mở mang nông nghiệp, nhà Trần khuyến khích các vương hầu thu dụng những người nghèo khổ phiêu 
tán để lập trang hộ, khai thác những đất hoang.  Năm 1397, Hồ Quý Ly đưa ra phép hạn điền, mỗi người sở hữu 
không quá 10 mẫu, trừ các vương hầu.  Lê Thái Tổ áp dụng phép quân điền, lấy công điền, công thổ và đất đai 
những người theo quân Minh chia đều cho dân chúng.  Lê Thánh Tông áp dụng chính sách đồn điền, cho lính về 
khai khẩn đất hoang.  Chính sách đồn điền được các chúa Nguyễn ứng dụng hữu hiệu trong cuộc nam tiến. 
 Để làm gương cho nông dân, hằng năm, nhà vua làm lễ tịch điền, chọn ngày lành đầu năm cày ruộng tượng 
trưng.  Nông dân có lễ cúng cơm mới vào dịp mùa gặt.  Số thu hoạch không được thống kê, người ta ước lượng năng 
suất thời trước chỉ khoảng 15 tạ lúa trên mỗi mẫu tây. 
    b.-   Sau khi chịu ảnh hưởng Tây phương: 
 Nhiều giống lúa được nhập cảng; các loại phân hóa học bắt đầu được sử dụng.  Cách cày bừa chưa thay đổi 
nhiều, vẫn còn dùng nhiều trâu bò, tuy máy móc bắt đầu xuất hiện trên các cánh đồng. 
 Vấn đề đê điều được cải thiện.  Nhiều đập nước được xây dựng, và máy bơm nước càng ngày càng nhiều.  
Tại Nam Kỳ, nhiều con kênh được đào ra vừa để dẫn nước đồng thời vừa để thoát nước cho khỏi bị úng.  Để khuyến 
khích nông nghiệp, ngân hàng Đông Dương cho nông dân vay tiền mua phân bón, hạt giống.  Nông dân phải bảo 
đảm bằng mùa màng hay ruộng đất. 
 c.-   Chăn nuôi và chài lưới: 
 Hai ngành nầy ít phát triển trước cũng như sau khi chịu ảnh hưởng của tây phương.  Người Việt không có 
những trại chăn nuôi lớn, thường gia đình nào cũng nuôi trâu, bò, heo, gà, vịt để ăn thịt và để bán.  Dân đánh cá ở 
các sông hay bờ biển họp thành những làng đánh cá hay những vạn chài.  Ngành đánh cá cận duyên khá phát triển.  
Những trung tâm làm nước mắm nổi tiếng là Nghệ An, Nam Ô (Quảng Nam), Phan Thiết, Phú Quốc. 
2.-   Công nghệ: 

a.-   Trươc khi chịu ảnh hưởng của Tây phương: 
Người Việt sớm biết các nghề điêu khắc (gỗ, đá, đồng), đồ gốm, nghề dệt chiếu (thế kỷ 11), nghề sơn (thế 

kỷ 15), khắc bản in (thế kỷ 15), thuộc da (thế kỷ 16)...  
Trong giai đoạn nầy, công nghệ có tính cách thủ công, chỉ được truyền thụ trong gia đình (con trai và và có 

nơi cho cả con dâu), tập trung thành từng làng hay gọi là phường, nói chung phát triển tại những nơi thiếu ruộng.  Có 
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những làng chuyên biệt các ngành nghề nổi tiêng như đồ gốm Bát Tràng (Bắc Ninh), vải lụa Vạn Phúc (Hà Đông), 
Bảo An (Quảng Nam), đồ đồng Phường Đúc (Huế), nón là Gò Găng (Bình Định)... Một vài ngành đi dạo như thợ 
mộc, thợ nề.  Những tay thợ nầy đi thành từng nhóm do một người thợ cả đứng đầu. 

Tại các thành phố lớn, triều đình đặt các Chánh ty sứ hay Cuộc trưởng để trông coi các cuộc tức là các hội 
ngành nghề, và đặt làm những sản phẩm cần thiết cho triều đình. 

Thời trước hai ngành nghề lớn là nghề muối và nghề khai mỏ.  Dọc bờ biển, dân làm muối được hưởng 
quyền lợi miễn dịch nhưng phải đóng 2 / 10 số muối sản xuất cho triều đình.  Triều đình đặt quan Giám tri để kiểm 
soát nghề muối.  Ai muốn buôn muối phải có diêm bài.   

Ngành khai mỏ cũng do tư nhân đảm trách, phải đóng thuế và có quan giám tri kiểm soát.  Các mỏ thường 
dùng nhiều thợ người Hoa.  Năm 1717, dưới triều vua Lê Dụ Tông (trị vì 1706-1729), triều đình quy định rằng mỏ 
lớn không quá 300 thợ, mỏ trung không quá 200 và mỏ nhỏ dưới 100, nhưng qua đời vua Lê Hiển Tông (trị vì 1740-
1786) quy định nầy bị bãi bỏ. 

Ngoài ra, còn nhiều ngành quan trọng đều do nhà nước đảm trách, trực thuộc bộ Công như nghề đúc tiền, 
đúc súng, đóng tàu.  Triều đình thường trưng dụng những thợ giỏi về làm trong "tượng cuộc", và được cấp hàm bát 
phẩm, hay cửu phẩm hàng võ giai. 

b.-   Sau khi chịu ảnh hưởng Tây phương: 
Nhắm khai thác thuộc địa, người Pháp đã đem vào nước ta nhiều kỹ thuật mới, máy móc mới, tân tiến hóa 

các kỹ nghệ cũ trong nước đồng thời cũng nhập cảng vài loại kỹ nghệ mới.  Kỹ nghệ khai mỏ phát triển rất mạnh 
như mỏ than, các mỏ kim loại.  Nhà nước bảo hộ giữ độc quyền kỹ nghệ rượu gây nhiều bất mãn trong dân chúng. 

Những trung tâm kỹ nghệ mới xuất hiện như Hà Nội (dệt, đóng tàu, rượu), Hải Phòng (xi măng, đóng tàu), 
Nam Định (tơ sợi, dệt), Sài Gòn (đóng tàu, sửa  tàu, thuốc lá)... Sự phát triển kỹ nghệ làm cho giới thợ thuyền càng 
ngày càng đông đảo.  Tuy nhiên lúc đó chưa có nghiệp đoàn và quyền đình công chưa được công nhận. 
3.-   Giao thông và thương mại: 

a.-   Trước khi chịu ảnh hưởng của Tây phương: 
Giao thông ngày trước ít mở mang.  Đường bộ là những đường làng từ làng nầy qua làng khác, từ tỉnh nầy 

qua tỉnh khác.  Sau khi lên ngôi năm 1802, vua Gia Long đã mở mang con đường cái quan từ Bắc và Nam, khoảng 
vài chục cây số có một trạm xá cho khách bộ hành nghỉ ngơi  Về đường thủy, chỉ thịnh hành ở vùng hạ lưu các sông.  
Tàu bè đi lại vùng dọc duyên hải mà thôi. 

Vì hệ thống giao thông yếu kém nên việc buôn bán cũng không phát triển, chỉ thu hẹp tại các địa phương.  
Trên giao điểm các trục giao thông, người ta tổ chức các phiên chợ, trao đổi buôn bán, có nơi một tháng họp một 
lần, có nơi nửa tháng một lần.  Chỉ có vài hải cảng lớn mới có nhiều người nước ngoài đến buôn bán mua hương 
liệu, thực phẩm như Quảng Yên, Phố Hiến (Hưng Yên), Hội An, Sài Côn (tức Sài Gòn).  Việc buôn bán lớn giữa các 
tỉnh và với nước ngoài trước kia phần lớn do người Hoa nắm giữ. 

b.-  Sau khi chịu ảnh hưởng Tây phương: 
Về giao thông, đường sá được mở mang, nhiều hệ thống giao thông mới được thiết lập.  Đường bộ bắt đầu 

được tráng nhựa.  Đường thủy cũng phát triển do nhập cảng nhiều tàu sắt lớn chạy máy, trọng tải nhiều hơn và chạy 
nhanh hơn.(33)  Quan trọng nhất là sự xuất hiện của đường xe lửa.  Đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho khánh thành năm 
1886, HàNội-Lạng Sơn năm 1897 và Sài Gòn-Hà Nội năm 1936.  Ngoài ra còn có đường xe lửa liên lạc từ Hà Nội 
qua Trung Hoa.(Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh). 

Giao thông và kỹ nghệ phát triển nên thương mại cũng tấp nập hơn.  Người Hoa không còn giữ độc quyền 
buôn bán.  Những trung tâm thương mại lớn xuất hiện như Sài Gòn, Chợ Lớn, Hà Nội, Hải Phòng.  Nhiều công ty và 
ngân hàng được thành lập. 

Việt Nam xuất cảng ra nước ngoài gạo, cao su thiên nhiên, tiêu, quế, bắp, dừa, một số khoáng sản như than 
đá, chì, kẽm, xi măng, và nhập cảng máy móc, xe hơi, xe đạp ... 
 
IV.-   SINH HOẠT XÃ HỘI 

Các cổ tục, lễ nghi, hội hè trong đời sống xã hội thường liên hệ đến cá nhân, gia đình, hay thôn xóm. 
1.-  Các cổ tục, lễ nghi, hội hè liên quan đến cá nhân: 

a.-   Phong tục ăn uống: 
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Ăn trầu:  trầu cau được dùng trong lễ nghi, tế tự, giao thiệp, trao đổi tình yêu nam nữ.  Ngoài ra, ăn trầu có 
công dụng trừ mùi hôi miệng, chắc răng, đỏ môi. 

Hút thuốc lào:  đàn ông Bắc thường hút thuốc lào.  Thuốc được vê thành viên bỏ vào điếu mà hút.  Có 3 
loại điếu: điếu cày bằng ống tre của giới bình dân, điếu bát bằng sành hay sứ, và điếu ống. 

Uống trà:  có các loại: trà tươi, trà nụ hay trà hạt (nụ hoa trà còn non chưa nở đem phơi khô), trà mạn (lá, 
cuống còn non, búp hoa, đem ủ và phơi cho khô), trà tàu.  Nhiều nơi uống lá vối (rẻ tiền). 

b.-   Phong tục trong việc trang sức, y phục: 
Nhuộm răng:  ngày trước, con gái 13 hay 14 tuổi bắt đầu nhuộm răng.  Thuốc nhuộm là bột cánh kiến pha 

với chanh, nhuộm vào mùa lạnh bằng cách đắp một lá cau có thuốc nhộm lên hai môi trước khi đi ngủ.  Chừng nửa 
tháng, răng sẽ ngả màu sẫm rồi dần dần trở nên đen. 

Trang sức:  đàn ông đeo nhẫn vàng, nút áo vàng, tóc để dài rồi búi tó; đàn bà đeo nhẫn ở tay, xuyến ở cổ, 
khuyên ở tai, tóc cài trâm hay lược. 

Y phục:  đàn ông nghèo thường ở trần, đóng khố, đàn bà mặc váy, mang yếm, ngoài bận áo cộc, hoặc áo 
dài.  Đàn bà thường dùng khăn vấn đầu, tóc thừa bỏ ra ngoài (tóc bỏ đuôi gà)  Đàn ông chít khăn nhiều vòng hay 
xếp nếp đều đặn. 

Trong ngày lễ hay kỵ giỗ, đàn ông bận áo dài, cổ cao, đội khăn đóng.  Khi có người chết thì con trai mặc áo 
vải thưa, sau lưng đính thêm miếâng vải gọi là phụ phiên, hai vai có hai miếng vải gọi là thích, lưng thắt 2 vòng dây 
chuối, đầu đội khăn vải thưa bỏ múi ra sau, hoặc đội mũ rơm hay bẹ chuối, tay cầm gậy tre đẽo tròn nếu tang cha, 
và gậy vông đẽo vuông nếu tang mẹ; còn con gái ngoài khăn thắt trên đầu còn thêm mũ mấn bằng vải thưa trùm 
xuống che cả mặt.  Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (cầm quyền ở Đàng trong 1738-1765), ra lệnh cho phụ nữ Đàng 
trong bận quần hai ống thế váy; sau đó, dưới thời vua Minh Mạng, triều đình ra lệnh bắt mọi người phải mặc quần 
hai ống như ngày nay, nhưng ở ngoài Bắc, lệnh nầy được tuân hành ở thành thị còn ở nông thôn phụ nữ vẫn có nơi 
mặc váy. 

Thú tiêu khiển: cầm, kỳ, thi, họa, hát ả đào, đánh bạc, tổ tôm, tam cúc. bài chòi, đá gà, đá cá, đá chim.  Trẻ 
con đánh đu, thả diều, đánh đáo... 
2.-   Các cổ tục, lễ nghi, hội hè liên quan đến đời sống gia đình: 

*   Nhà cửa:  thông thường nhà có ba gian, hai chái.  Gian giữa để đặt bàn thờ tổ tiên, hai gian hai bên để ở, 
hai chái để chứa dụng cụ, đồ vật.  Nhà nghèo lợp tranh, tường đất, nhà giàu lợp ngói, tường gạch vôi.  Khi làm nhà, 
người chủ phải tự đứng làm.  Nhà thường quay về hước nam để tránh nắng và tránh gió bấc.  Người ta kiêng không 
làm nhà có con đường đâm thẳng vào nhà. 

*   Hôn nhân:  Hôn lễ ngày xưa khá phiền toái, có ba lễ chính: lễ giạm (vấn danh), lễ hỏi (nạp thái) và lễ 
cưới tức lễ rước dâu (thân nghinh).  Thời gian giữa ba lễ không nhất định. Sau lễ hỏi, có khi chú rể đến ở nhà cô dâu 
tức ở gởi rể.  Sau lễ hỏi, đôi khi nhà trai hay nhà gái có đại tang, hai bên đồng ý làm lễ thành hôn cho cô dâu và chú 
rể trước lúc chôn cất người quá cố.  Đám cưới nầy gọi là đám cưới chạy tang. 

*   Nghi lễ về tang ma:  liệm, nhập quan, thiết bàn thờ, lễ thành phục, chuyển cửu.  Đi đầu đám táng là 
phương tướng (xua đuổi tà ma), thế kỳ hay bức hoành trước bàn thờ, minh tinh ghi chức tước người chết, hương án 
với mâm ngũ quả, trướng đối, quan tài hai bên có phường bát âm, người đi đưa. 

Thời hạn để tang: để tang cha mẹ, ông bà: con trai, con dâu, cháu nội, con gái chưa lập gia đình để tang ba 
năm, con gái đã lập gia đình, rể, cháu ngoại để tang một năm; để tang bác, chú, cô, dì một năm, để tang anh chị em 
ruột một năm.  Dượng, mợ từ trần không để tang. 

*   Sinh đẻ:  khi mang thai, người đàn bà phải kiêng cử nhiều thức ăn như không ăn cua vì sợ đẻ ngang, 
không ăn thỏ và không dùng chén bát sứt mẻ vì sợ con sứt môi, không ngồi lệch vì sợ con không đứng đắn.  Khi 
trong nhà có người sinh thì treo trước nhà một vật làm hiệu (thường là lá môn với một cục than, 7 đồng tiền nếu là 
trai và 9 đồng tiền nếu là gái).  Điều nầy vừa để tránh "phong long" (ô uế) cho người ngoài, vừa để tránh người xấu 
vía làm hại em bé.  Lễ đầy tháng để tạ ơn "bà mụ" và đặt tên em bé; trong lễ thôi nôi (một năm), con gái thì xâu lỗ 
tai, con trai thì chọn vật dụng để đoán nghề tương lai. 

*   Kỵ giỗ:   Trước kia, lễ kỵ giỗ, nhất là những kỵ giỗ chính trong gia đình như cha, mẹ, ông, bà nội, người 
ta thường tổ chức linh đình, toàn gia đình hội họp, gặp gỡ. 
3.-   Các cổ tục, lễ nghi, hội hè liên quan đến đời sống thôn xóm: 
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Tết nguyên đán:  Ngày 23 âm lịch, dân chúng cúng đưa ông Táo, sau đó mỗi nhà đều dựng nêu (ýù nghĩa là 
đất có chủ, ma quỷ không đến quấy phá).  Giờ giao thừa là lễ cúng trừ tịch, tiễn thần năm cũ, rước thần năm mới, 
rước ông bà về ăn tết với con cháu.  Sáng mồng một, người đến viếng đầu tiên gọi là đạp đất, xông đất.  Nếu có đ i 
đâu thì phải chọn giờ và chọn hướng xuất hành. 

Các lễ khác:  Thanh minh vào đầu tháng 3 âm lịch mọi người đi tảo mộ.  Ngày 5 tháng 5 là tết Đoan Ngọ.  
Rằm tháng 7 (âm lịch) là lễ xá tội vong nhân gọi là tết trung nguyên.  Rằm tháng 8 (âm lịch) tết trung thu.  Tại nông 
thôn, vào đầu mùa cấy có lễ hạ điền (tháng 3), cuối mùa gặt có lễ thượng điền (tháng 10)  Những làng có thờ thần 
hoàng, thì cúng thần hoàng tùy theo ngày do làng quy định.  Trong ngày nầy, có nhiều cuộc vui hay thi đua như vật, 
kéo co, trèo cột... 
 
V.-   SINH-HOAÏT TRÍ-THÖÙC 
1.-   Các học thuyết: 

a.-   Phật giáo: 
Phật giáo vào nước ta bằng hai đường: trực tiếp từ Ấn Độ, và gián tiếp từ Trung Hoa.  Những vị thiền sư từ  

Ấn Độ đến cổ Việt không lưu lại vết tích cụ thể như các thiền sư Trung Hoa.  Phật giáo cực thịnh thời nhà Lý và nhà 
Trần.  Đạo Phật do Đức Thích Ca Mâu Ni sáng lập.  Đức Phật (Buddha, 563-483 TCN) nguyên là thái tử Tất Đạt Đa 
(Siddhâtha), thuộc dòng Thích Ca (Sâkya), ở Nepal (bắc Ấn Độ).  Ngài đã có vợ con, nhưng nhận thấy đời là bể khổ 
nên đã bỏ đi tu năm 29 tuổi.  Sau 6 năm khổ hạnh, Ngài đạt đạo dưới cội bồ đề, xưng là Như Lai.  Đạo Phật quan 
niệm kiếp người là kiếp luân hồi.  Kiếp nầy là quả của kiếp trước và là nhân của kiếp sau.  Luật nhân quả chi phối 
chặt chẻ đời sống con người.  Muốn thoát khỏi mọi khổ ải, phải thoát ra khỏi luân hồi bằng cách diệt tham, sân, si, 
nhập vào cõi Niết bàn (Nirvana).   

Đạo Phật ảnh hưởng rộng lớn trong dân chúng.  Người Việt thường ăn chay vào các ngày rằm, mồng một; 
lúc về già thường nương tựa vào cửa Phật.  Ảnh hưởng của đạo Phật còn thấy rõ trong những tác phẩm văn chương 
lớn như Truyện Kiều của Nguyễn Du, Cung oán ngâm khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều. 

b.-   Lão giáo (Taoism): 
Có thể nói Lão giáo vào nước ta cùng một lần với Phật giáo, do các đạo sĩ Trung Hoa truyền sang, nhưng 

do tư tưởng huyền vi phóng khoáng nên ít người hiểu biết để tin theo.  Lão giáo do Lão Tử (Lao-tse, 604? - 531? 
TCN) sáng lập.  Ngài họ Lý tên Nhĩ, tự là Bá Dương, húy là Đam, người nước Sở (Trung Hoa).  Tác phẩm chính là 
Đạo Đức Kinh (Tao Tê Ching) 

Lão giáo căn cứ trên quan niệm Đạo là nguyên lý điều hòa vũ trụ. Con người cần phải sống hòa hợp với 
thiên nhiên, yên tĩnh, vô vi, diệt dục dể dứt khổ, trở về với Đạo.  Về sau, Lão giáo bị biến thể thành phép luyện 
thuốc trường sinh, đồng bóng, và Lão Tử được tôn là Thái Thượng Lão Quân. 

c.-   Nho giáo: 
Nho giáo du nhập vào cổ Việt từ thời Sĩ Nhiếp (cai trị 187-226), nhưng chỉ mạnh lên vào thời nhà Hậu Lê.  

Nho giáo do Khổng Tử (Confucius, 551-478 TCN) hệ thống hóa nên ông được coi là người sáng lập.  Ông người 
nuớc Lỗ (Sơn Đông, Trung Hoa), thời nhà Chu, tên là Khâu (còn đọc là Khưu), con của Thúc Lương Ngột và Nhan 
thị.  Khoảng gần 30 tuổi, Khổng Khâu đến kinh đô Lạc Ấp của nhà Chu, vào nhà Minh Đường do Chu Công lập ra, 
học tập và nghiên cứu.  Khi về lại nước Lỗ, Khổng Khâu làm quan một thời gian, nhưng không được trọng dụng, nên 
bỏ đi chu du khắp nơi, truyền bá sở học của mình, đến năm 68 tuổi trở về nước Lỗ, dạy học trò, san định lại kinh 
Thi, Thơ, Lễ Nhạc, phê bình kinh Dịch, và viết kinh Xuân Thu.(34)  

Nho giáo có thể chia thành hai phần: hình nhi thượng học nói về những lẽ vô hình cao viễn của vũ trụ, và 
hình nhi hạ học tức cái học về những vấn đề xã hội, con người. 

Nho giáo quan niệm rằng "thiên địa vạn vật nhất thể", đó là cái lý của vũ trụ, rất linh diệu và cường kiện, 
gọi là Thái cực.  Thái cực được biểu hiện bằng hai mặt tĩnh (âm) và động (dương), tức Lưỡng nghi.  Lưỡng nghi sinh 
Tứ tượng; Tứ tượng sinh Bát quái; Bát quái sinh vạn vật.  Trong vạn vật, con người hấp thụ cái tinh thần linh diệu và 
cái khí chất tinh tú, nên con người linh hơn mọi thứ.  Nhờ tinh thần và khí chất đó, con người mới sáng suốt hiểu lẽ 
phải điều trái, đó là  minh đức hay lương tri hay trực giác.  Con người cần làm sáng cái đức sáng đó của mình là cảm 
hóa được vạn vật. 

Áp dụng vào đời, Nho giáo khuyên người ta nên giữ 8 điều căn bản là hiếu, để, trung, thứ, tu, tề, trị, bình.  
Những lời răn dạy của Nho giáo giúp ổn định trật tự xã hội, được các nhà cầm quyền dưới chế độ quân chủ cổ 
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xướng, nên dần dần biến thể thành một triết thuyết chính trị hậu thuẫn chế độ quân chủ, nhất là từ thời nhà Tống ở 
Trung Hoa.  Tại nước ta, năm 1070, dưới đời Lý Thánh Tông (trị vì 1054-1072), Văn Miếu được xây dựng để thờ 
Khổng Tử và các vị thánh hiền trong Nho giáo.  Từ đó, Nho giáo càng ngày càng thịnh hành. 

d.-   Thiên Chúa giáo: 
Thiên Chúa giáo vào nước ta theo đường truyền đạo của các giáo sĩ Tây phương từ thế kỷ 16.  Chính sử ghi 

lại vị giáo sĩ Tây phương đầu tiên đến nước ta năm 1533 là I-nê-khu (Ignatio), giảng đạo tại hai huyện Nam Chân và 
Trà Lũ (Nam Định).  Từ đó, các giáo sĩ đến càng ngày càng nhiều.  Giáo sĩ Francesco de Pina (1585-1625), người 
Bồ Đào Nha có mặt ở Hội An năm 1616 và sau đó giáo sĩ Alexandre de Rhodes (1593-1660) đến Hội An năm 1624, 
đã cùng với những người Việt theo đạo Thiên Chúa sáng chế ra chữ Quốc ngữ hiện đang dùng. Lúc đầu, các giáo sĩ 
Tây phương đến nước ta thuộc hai tổ chức: Dòng Tên (Ordre des Jesuites) thành lập năm 1534, và Hội Truyền Giáo 
Ngoại Quốc Paris (Société des Missions Etrangères de Paris) thành lập năm 1663.  Đến đầu thế kỷ 17, các giáo sĩ 
Tây phương mới ở hẳn trong nước Việt.  

Thiên Chúa giáo do Đức Jesus Christ sáng lập.  Chúa Jesus sinh tại Bethlehem.  Năm 30 tuổi, Ngài bắt đầu 
thuyết giảng giáo lý ở Galilee và Jerusalem; sau bị pháp đình La Mã kết án, và chịu cực hình trên thập tự giá.  Hai 
điểm căn bản của giáo lý Thiên Chúa giáo là sự thờ kính Thượng Đế và lòng bác ái thương yêu tất cả mọi người 
chung quanh. 

Khi mới được truyền vào Việt Nam, vì hoàn cảnh lịch sử và chính trị lúc đó, đạo Thiên Chúa bị cấm đoán, 
nhưng các giáo sĩ vẫn lén lút truyền giáo và giáo dân càng ngày càng đông. 
2.-   Sinh hoạt trí thức và nghệ thuật: 

a.-   Trí thức: 
Ngày trước, giới trí thức được gọi chung là kẻ sĩ, sĩ phu.  Kẻ sĩ đứng đầu tứ dân (sĩ nông công thương), theo 

đuổi việc học hành, đỗ đạt thì ra làm quan, hỏng thi hay hưu trí thì về quê mở trường dạy học, làm thầy thuốc (tấn vi 
quan, thối vi sư). 

Khi mới bắt đầu đi học, trẻ em học lễ (tiên học lễ), cách đối xử với người trên, kẻ dưới, và học viết chữ.  
Lớn lên chút nữa, trẻ em học thuộc lòng các sách giáo khoa Nhất thiên tự, Tam thiên tự, Sơ học vấn tân, Minh tâm 
bảo giám, Tam tự kinh.(35)  Sau đó, học trò học kinh, truyện, văn cổ, thơ Đường, viết ám tả, tập làm văn, làm câu 
đối.  Cuối cùng, trước khi dự thi hương, học trò học Tứ thư, Ngũ kinh, Bắc sử (sử Trung Hoa), Nam sử (sử nước 
Nam), Bách gia, Chư tử... 

Về trường học, nếu gia đình khá giả, cha mẹ rước gia sư về dạy con, nếu không thì học trò được cha mẹ gởi 
đến các hương sư, rồi lên trường huyện, trường phủ hoặc trường tỉnh.  Trường tỉnh mỗi tháng chỉ nhóm một hay hai 
lần để bình văn, giảng kinh.   

Thú tiêu khiển của giới trí thức thường là cầm, kỳ, thi, họa và cả hát ả đào nữa. 
b.-   Nghệ thuật: 
*   Âm nhạc: 
Theo sử sách, âm nhạc có từ đời nhà Lý, nhưng người đời sau không biết được như thế nào vì nhạc phổ thất 

truyền.  Đến thời Lê Thánh Tông, hai ông Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận soạn hai bộ nhạc phổ gồm có đồng văn 
(hòa tấu) và nhã nhạc (nhạc đệm để hát múa).  Nhạc nầy được trình diễn trong cung vua hay nhà các quan nên được 
gọi là quan nhạc để phân biệt với nhạc giáo phường được phổ biến trong dân chúng. 

Âm nhạc trước đây được phân thành hai loại:  điệu hát bắc chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, vui tươi, trầm 
hùng, và điệu hát nam chịu ảnh hưởng của nhạc Chiêm Thành, khoan thai u buồn.  Ngoài ra, một đặc điểm khác của 
các bản nhạc xưa chỉ là những bài tiết âm (melody) hơn là những bài hợp âm (harmony). 

Vào đầu thế kỷ nầy, tại miền Nam xuất hiện nhạc "vọng cổ" hay "vọng cổ hoài lang", thường buồn, ai oán.  
Cũng vào đầu thế kỷ, nhạc Tây phương bắt đầu xâm nhập vào nước ta.  Nhiều bản tân nhạc ra đời với đủ cung điệu 
giống nhạc Tây phương, theo ba khuynh hướng: lãng mạn trữ tình, cổ xuý tinh thần quốc gia và nhạc thời thế. 

*   Kịch nghệ 
Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (Mông Cổ) dưới thời nhà Trần, nước ta bắt được một người 

Nguyên tên Lý Nguyên Cát, là người ca hay hát giỏi.  Lúc đầu, Cát đặt tuồng dạy cho nữ tỳ các quan hoặc các nhà 
giàu ca hát.  Từ đó nước ta có ngành hát bội.  Về sau, hát bội phát triển mạnh ở Quảng Nam, Bình Định, và các tỉnh 
Nam phần.  Tuồng tích, điệu bộ, trang phục thường được mô phỏng theo lối Trung Hoa.  Những nhà phân tích văn 
nghệ cho rằng hát bội là sự tổng hợp trình diễn của ca (opera), vũ (ballet) và kịch (theatre).  Cách bố trí sân khấu, 
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phân định hồi màn, cách tô mặt diễn viên còn cho thấy hát bội thuộc phái tượng trưng, đòi hỏi người thưởng thức 
phải am tường một số quy ước mới hiểu được. 

Cải lương là một bộ môn kịch trong đó các bài ca diễn là cổ nhạc, nhất là vọng cổ.  Ngành nầy bắt nguồn từ 
phong trào đờn ca ở các tỉnh miền Tây Nam phần, đặc biệt tại Mỹ Tho, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu.  Ban đầu, 
các ban đờn ca chỉ trình diễn trong các dịp lễ lạc hội hè ở các tư gia giàu có, các đình làng.  Về sau, nhiều bài liên 
khúc với sự tích trong đó các nhân vật đối đáp với nhau, khiến người ta nghĩ đến cách viết thành tuồng hát cải lương. 

Ngành thoại kịch mới xuất hiện vào sau thế chiến thứ nhất (1914-1918) ở Việt Nam, nhưng chỉ phát triển 
trong thời gian gần đây.  Các trung tâm thoại kịch nổi tiếng là Hà Nội và Sài Gòn. 

*   Hội họa, điêu khắc, kiến trúc: 
Hội họa cổ điển Việt Nam ít phong phú vì đề tài giới hạn chung quanh "hạc tùng" (chim hạc và cây tùng), 

"trúc tước" (cây trúc và chim sẻ), "ngư tiều canh mục" (chài lưới, tiều phu, cày ruộng, chăn nuôi), "mai lan cúc trúc", 
"long lân quy phụng"... 

Ngành tranh mộc bản dân gian lâu đời và nổi tiếng là tranh Đông Hồ,(36) xuất hiện vào thế kỷ 16, và tranh 
Hàng Trống (thôn Tự Tháp, tổng Tiên Túc, huyện Thọ Xương, Hà Nội) ra đời vào thế kỷ 17, đề tài rộng rãi, nội 
dung hàm súc, mang nhiều ẩn dụ, nên có người sắp tranh mộc bản vào trường phái tượng trưng.(37) 

Ngành hội họa mới do người Pháp truyền vào với các loại tranh sơn dầu, màu nước, chì, bột màu.  Ngành 
hội họa mới phát triển mạnh khi các trường Cao đẳng Mỹ thuật được mở ra ở Hà Nội, Sài Gòn, và Huế, đào tạo 
nhiều họa sĩ theo đủ các trường phái hội họa Âu Châu. 

Ngành điêu khắc Việt Nam ngày trước ít phổ thông, chỉ có một số tượng Phật được lưu lại ở các chùa.  
Ngành chạm trổ trên các bia đá bị giới hạn trong đề tài tứ linh (long lân quy phụng).  Ngành chạm gỗ được ứng dụng 
nhiều trong các kiến tru ùc chùa chiền, đền dài, cung điện vua chúa. 

Ngành kiến trúc Việt Nam trước đây tinh xảo nhưng chỉ để xây dựng chùa, cung điện vua chúa, hoặc các 
đền thờ ở các làng chứ tư nhân ít xây dựng.  Nhiều chùa ở ngoài Bắc còn nổi tiếng cho đến nay, như Chùa Một Cột 
ở Hà Nội, chùa Keo ở Thái Bình, chùa Tây Phương ở Sơn Tây, đình làng Đình Bảng ở Bắc Ninh...Ở Huế, các chùa 
tương đối trẻ trung hơn.  Cung điện và lăng tẩm của nhà Nguyễn được xây dựng trong vòng 200 năm nay.  Kiến trúc 
thành Huế, cũng như thành Gia Định theo kiểu Vauban,(38) do các nhà kiến trúc Pháp vẽ kiểu. 

c.-   Văn học: 
Nền văn học Việt Nam rất phong phú về mọi mặt và mọi ngành văn chương cũ cũng như mới, chữ Nho, 

cũng như chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. (Đây là một ngành học riêng, có trong chương trình Viện Việt Học) 
Tóm lại, văn minh Việt Nam có nguồn gốc lâu đời.  Tuy bị người Trung Hoa, rồi người Pháp đô hô, người 

Việt Nam vẫn giữ bản sắc dân tộc riêng, và đón nhận thêm các nguồn ảnh hưởng ngoại lai để phát triển nền văn 
minh của mình càng ngày càng phong phú, rực rỡ. 
 
CHÚ THÍCH : 
 
1. Madelaine Colani (1866-1943):  người Pháp, sinh tại Strasbourg, sang Đông Dương dạy học từ năm 1899, đỗ cử nhân vạn 

vật năm 1908, đỗ tiến sĩ khoa học năm 1914, và được chính thức làm nhân viên Nha Địa chất Đông Dương năm 1917.  Năm 
1920, bà đỗ thêm tiến sĩ quốc gia.  Năm 1927, bà về hưu, nhưng vẫn tiếp tục cộng tác với trường Viễn Đông Bác Cổ, cầm 
đầu những phái bộ đi nghiên cứu nhiều nơi cho đến khi từ trần năm 1943. 
Trường Viễn Đông Bác Cổ (Ecole Française d' Extrême-Orient):  Ngày 15-12-1898, toàn quyền Paul Doumer ra nghị định 
thành lập Phái bộ Khảo cổ học Thường trực Đông Dương (Mission Archéologique Permanente en Indochine).  Phái bộ nầy 
trở thành Trường Viễn Đông Bác Cổ bằng nghị định ngày 20-1-1900 cũng của Toàn quyền Đông Dương.  Đây là một cơ 
quan khảo cổ, bảo tồn cổ tích và chuyên nghiên cứu ngôn ngữ, lịch sử, văn minh các nước Viễn đông, từ Ấn Độ, Indonesia, 
các nước Đông dương, đến Trung Hoa, Nhật Bản.  Trường VĐBC trực thuộc phủ Toàn quyền Đông Dương về hành chánh, 
nhưng về chuyên môn do Viện Hàn Lâm Khoa Học Paris kiểm soát.  Giám đốc trường do tổng thống Pháp bổ nhiệm bằng 
sác lệnh.  Trường có thư viện riêng, viện bảo tàng riêng, và xuất bản Tập san Trường VĐBC (Bulletin de l' Ecole Française 
d' Extrême Orient, viết tắt là B.E.F.E.O.)  Những giám đốc đầu tiên của Trường VĐBC là: Louis Finot (từ 1898-1904), Alfred 
Foucher (từ 1904-1908), Claude Eugeøne Maótre (từ 1908-1920), Louis Finot (1920-1926), Leùonard Aurousseau (1926-1929), 
George Coedès ( 1929-?).  Do hoàn cảnh chính trị, trường rời Hà Nội năm 1957 (mở cửa lại năm 2000), và Phnom Penh năm 
1972.  Từ đó, trụ sở chính của Trường đặt ở Paris  Trường mở thêm các chi nhánh ở Thái Lan (Chieng mai) năm 1975, 
Malaysia (Kuala Lumpur) năm 1987, Hong Kong năm 1989, Taipeh (Taiwan) năm 1992, và Bắc Kinh năm 1997.  Tổng cộng 
hiện nay Trường VĐBC có 15 trung tâm hoạt động với 150 học giả, nhà nghiên cứu và nhân viên. 
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2. Henri Mansuy (1857-1937):  người Pháp, sinh ở Lorraine, chỉ đỗ bằng tiểu học, nhưng rất có khiếu về địa chất và cổ học.  
Ông may mắn được nhà bác học R. Verneau hướng dẫn và gởi sang Đông Dương làm việc.  Lúc đầu, ông làm việc ở Nha 
Canh nông, nhưng ông cũng đã khai quật được ở Samrong-Sen (Ai Lao) những di tích tiền sử đầu tiên.  Năm 1906, ông khai 
quật ở Phổ Bình Gia, Bắc Sơn, và đưa ra ánh sáng nền văn minh nầy.  Do đề nghị của ông và kỹ sư Lantenois, giám đốc 
Hầm mỏ Đông Dương, Nha Địa chất Đông Dương được thành lập do Mansuy đứng đầu.  Từ đó, Mansuy phục vụ ngành địa 
chất và khảo cổ ở Đông Dương cho đến khi trở về Pháp năm 1926. 

3. "Đường rạch Bắc Sơn" do Mansuy mô tả: "Trong tất cả các hang ở Bắc Sơn, người ta đều lượm được những lưỡi phiến nham 
mang một hay nhiều đường rạch do một dụng cụ nhỏ, chẻ hai, mài vào, không rõ dụng cụ đó là gì.  Các đường rạch đó bao 
giờ cũng nằm ở góc của lưỡi đá.  Đó là những đường mương nhỏ, rộng từ sáu đến bảy ly."(Nguyễn Phương trích dịch, Việt 
Nam thời khai sinh, Phòng Nghiên Cứu Viện Đại Học Huế, 1965 tr. 36.) 

4. Lai lịch vài chiếc trống đồng đặc biệt: 
-  Trống đồng Moulié:  Trước năm 1889, một tù trưởng Mường gặp được ở vùng sông Đáy một cổ trống đẹp.  Ông đem 

tặng Phó sứ Moulié.  Moulié đưa trình bày tại hội chợ quốc tế ở Paris.  Sau lần triển lãm nầy, trống đồng bị mất tích.  Về sau 
người ta chỉ biết trống nầy qua sự mô tả của F. Heger và hình ảnh do ông ta lưu lại.  Trống đồng nầy gọi là trống đồng 
Moulieù. 

-  Trống đồng Ngọc Lũ:  Do chùa Ngọc Lũ ở Hà Nam đem đến Trường VĐBC, đường kính 0,86m., chiều cao 0,63m. 
-  Trống đồng Vienna:  Do nhà sưu tầm đồ cổ tên là Gillet, nhường cho viện bảo tàng Vienna vào đầu thế kỷ 20. 
-  Trống đồng Hoàng Hạ:  Năm 1937, dân làng Hoàng hạ, tỉnh Hà Đông, gặp được trống đồng dưới đất khoảng 1,50 m. 

trong khi đào kênh., sau giao lại cho Trường VĐBC.  Trống nầy đường kính 0,84 m. và cao 0,515 m. 
5. Ngũ Lĩnh là dãy ở phía nam Trung Hoa.  Đất Lĩnh Nam là miền đất phía nam núi Ngũ Lĩnh, trong đó có cổ Việt. 
6. Việt Nam có ba địa điểm được UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa thế giới là hoàng thành Huế (năm 1994), phố cổ Hội 

An và Mỹ Sơn (năm 1999).  Mỹ Sơn cách Đà Nẵng khoảng 62 cây số về phía tây nam, trong một thung lũng thuộc huyện 
Duy Xuyên.  Tại đây có khoảng 70 đền tháp, đa số bị tàn phá, và hiện chỉ còn 20 tháp có thể nhận dạng kiến trúc nguyên 
thủy. 

7. Năm 1943, được tin dân chúng tìm được một vùng giữa Long Xuyên và Rạch Giá đào xới để tìm vàng, ông Louis Malleret, 
giám đốc viện Bảo tàng Sài Gòn, thân hành đến đây tổ chức khai quật, và tìm được nhiều di chỉ của nền văn minh cổ Phù 
Nam, như đồ đất nung, dụng cụ nấu kim khí, miểng chén bát, phao lưới cá, trái trì lưới cá...Đặc biệt nhất là cuộc khai quật 
nầy tìm được một đồng tiền vàng mang dấu hiệu của hoàng đế La Mã Antoninus Pius (trị vì 138-161).  Điều nầy cho thấy 
chẳng những chỉ có những thương nhân vùng Đông nam Á như Ấn Độ, Mã Lai, Trung Hoa đến buôn bán ở Phù Nam, mà còn 
có những khách thương đến từ Âu châu nữa.  Óc Eo (Âk Ev), tên địa điểm khai quật, được dùng để gọi nền văn minh nầy.  
Theo ông Vương Hồng Sển, Óc Eo thuộc làng Mỹ Lâm, tổng Kiên Hảo, giáp ranh hai tỉnh Long Xuyên và Rạch Giá.(Vương 
Hồng Sển, Sài Gòn năm xưa, xuất bản lần đầu tại Sài Gòn năm 1960, Nxb. TpHCM tái bản năm 1997, tt. 37-38). 

8. Nhà Hán (202 TCN - 220) bên Trung Hoa chia làm 2 thời kỳ: Tây Hán hay Tiền Hán (202 TCN - 25) và Đông Hán hay Hậu 
Hán (25-220).  Giữa Tây Hán và Đông Hán, thời gian từ năm 9 đến năm 23, Vương Mãng cầm quyền. 

9. Cửu kinh của Nho giáo gồm có tứ thư (Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh tử ) và ngũ kinh (Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân thu).  
Đại tạng kinh của Phật giáo gồm có Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng. 

10. Nhà Đinh: đô hộ sĩ sự, tướng quân nha hiệu.  Nhà Tiền Lê: thái sư, thái uý.  Nhà Lý: thái sư, thái phó, thái uý, và thiếu sư, 
thiếu phóù, thiếu uý.  Nhà Trần: ngoài tam thái, tam thiếu và tam uý trên đây, còn có thêm tam tư là tư đồ, tư mã, tư không.  
Nhà Hậu Lê:  ngoài các chức như nhà Trần, còn có chức "đại hành khiển" đứng đầu triều đình.  Nhà Lê trung hưng: đứng 
đầu quan lại là "tham tụng" và "bồi tụng". 

11. Bộ Lại: lo về vấn đề quan lại.  Bộ Lễ: triều hội, khánh hội, tế lễ, học hành.  Bộ Hộ: dinh điền, thuế khóa, tài nguyên quốc 
gia.  Bộ Binh: quân sự, hộ giá, nghi trượng, binh nhu, khí giới.  Bộ Hình: lo việc tư pháp.  Bộ Công: xây cất, đắp đừng, đào 
kinh, chế tạo đồ dùng của triều đình. 

12. Lục khoa: lại, lễ, hộ, binh, hình, công, phụ tá công việc cho lục bộ.  Lục tự:  thái thường tự: chuyên về những vấn đề ca 
nhạc, múa hát, phụ giúp các lễ lớn.  Quang lộc tự: lo về yến hưởng.  Hồng lô tự: lo về ngôi thứ trên dưới trong việc triều 
hạ, khánh hội, xướng danh các tiến sĩ trong kỳ thi đình.  Ba tự nầy liên hệ nhiều với bộ lễ.  Đại lý tự: tái xét cac bản án, các 
khiếu nại (liên hệ với bộ hình.  Thái lộc tự: coi về nghi lễ quân cách, xe ngựa (liên hệ bộ binh).  Thường bảo tự: phụ trách 
đóng dấu các bài thi trong kỳ thi đình. 

13. Đứng đầu các trấn là trấn thủ, lưu trấn, đốc trấn. Đứng đầu các tỉnh là tổng đốc (tỉnh lớn) hay tuần vũ (tỉnh nhỏ). 
14. Đứng đầu phủ là tri phủ; đứng đầu huyện là tri huyện; đứng đầu châu tức huyện miền núi là tri châu. 
15. Thuế đinh: Lúc đầu chỉ những người có ruộng đất mới bị đánh thuế.  Năm 1378, Đỗ Tử Bình đề nghị vua Trần Phế Đế (trị vì 

1377-1388) theo phép "dung" của nhà Đường (T'ang, 618-907) bên Trung Hoa, bắt tất cả những đinh nam mỗi năm phải nạp 
3 quan tiền.  Thuế đinh có từ đó.  Thuế đinh chia là nhiều hạng: Tráng hạn (18-49 tuổi), lão hạng (50-60 tuổi), lão nhiêu 
(trên 60 tuổi), binh hạng, cố hạng, cùng hạng.  Các đại thần và những người đỗ đạt được miễn thuế đinh. 
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Thuế điền: ruộng thường được chia thành ba hạng để đánh thuế tùy theo đất xấu hay tốt: nhất đẳng điền, nhị đẳng điền, tam 
đẳng điền. 

16. Tiền đồng:  đơn vị căn bản là đồng; 60 đồng ăn 1 tiền; 10 tiền ăn 1 quan.  Như vậy 1 quan ăn 600 đồng. 
17. Định phân vàng bạc như sau: 1 nén = 377,831 gr.; 1 lượng = 37,783 gr.; 1 đồng = 3,778 gr.; 1 phân = 0,377 gr.; 1 ly 0,037 gr. 
18. Tiền giấy dưới triều Trần: gồm các loại tiền: tờ 10 đồng vẽ rau tảo (rong biển); tờ 30 đồng vẽ sóng (thủy ba), tờ 1 tiền vẽ 

mây; tờ 2 tiền vẽ rùa; tờ 3 tiền vẽ lân; tờ 5 tiền vẽ chim phụng; tờ 1 quan vẽ rồng.  
19. Thập đạo quân:  mỗi đạo có 10 quân, mỗi quân có 10 lữ, mỗi lữ có 10 tốt, mỗi tốt có 10 ngũ, mỗi ngũ có 10 lính. 
20. Phép cấm sương: cấm binh có 10 quân, mỗi quân có 250 người, là quân hộ vệ kinh thành; sương binh gồm 9 quân, khi có 

việc thì triệu tập, khi xong việc thì cho về làm ruộng. 
21. Nam bắc quân gồm 12 vệ, đông tây quân gồm 8 vệ.  Mỗi vệ có 18 đội, mỗi đội có 18 người do Đại tường quân tổng quản, 

lại đặt Thủy binh Đô tướng, Bộ binh Đô uý. 
22. Lính Tam phủ:  Từ thời Lê Kính Tông (trị vì 1600-1619) trở đi, tức là từ khoảng đầu đời nhà Lê trung hưng, quân túc vệ 

dùng để phục vụ ở triều đình, bảo vệ kinh đô, đều được tuyển từ ba phủ ở Thanh Hóa và 12 huyện ở Nghệ An, là vùng phát 
tích đồng thời là căn cứ trung hưng của nhà Lê, gọi chung là đất thang mộc của vua Lê.  Lính nầy được gọi là lính tam phủ 
hay ưu binh. 

Ba phủ thuộc Thanh Hóa là: Thiệu Thiên, Hà Trung, và Tĩnh Gia.  Mười hai huyện ở Nghệ An gồm có sáu huyện thuộc 
phủ Đức Quang: Thiện Lộc, La Sơn, Chân Phúc, Thanh Chương, Hương Sơn, Nghi Xuân; hai huyện thuộc phủ Diễn Châu: 
Đông Thành, Quỳnh Lưu; hai huyện thuộc phủ Anh Đô: Hưng Nguyên, Nam Đường; và hai huyện thuộc phủ Ha -Hoa: 
Thạch Hà, Kỳ Hoa. 

23. Giản binh:  tùy từng địa phương mà tuyển binh.  Từ Quảng Bình đến Bình Thuận, 3 đinh lấy 1 lính; từ Trấn Biên trở vào 5 
đinh lấy 1 lính; từ Hà Tĩnh trở ra đến 5 nội trấn ở Bắc thành (Hải Dương, Sơn Tây, Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ,  Kinh 
Bắc): 5 đinh lấy 1 lính; từ 6 ngoại trấn (Thái Nguyên, An Quảng, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng): 10 đinh 
lấy 1 lính. 

24. Nguyễn Hữu Bài (1863-1935) cho rằng mỗi lần trong nước nổi lên phong trào kháng chiến chống Pháp, Pháp thường yêu cầu 
triều đình Huế gởi quân đánh dẹp, điều nầy gây nhiều khó khăn cho triều đình.  Vì vậy, Nguyễn Hữu Bài đề nghị bỏ bộ 
Binh, khi nào có việc gì thì Pháp tự lo liệu lấy. 

25. Trong khi đó, sau cách mạnh 1789, nước Pháp mới tổ chức thi cử từ thời Napoléon I. 
26. Chiếu: mệnh lệnh của vua ban ra; chế: luật lệ do vua quy định; biểu: báo cáo của quan dâng lên vua.  Chiếu chế biểu được 

viết bằng văn biền ngẫu tứ lục, do đó kỳ thi nầy còn gọi là thi tứ lục. 
27. Tú tài: tú tài trong khoa cử Nho học không phải là bằng cấp chính thức để ra làm quan, mà chỉ là một chứng nhận cho những 

người đi thi hương đỗ trường ba, rớt trường tư (cử nhân).  Trong Nho học, không có khoa thi tú tài riêng biệt như về sau nầy 
dưới thời tân học.  Những người đỗ tú tài hai lần gọi là "tú kép", ba lần gọi là "tú mền", 4 lần gọi là "tú đụp". 

28. Đệ nhất giáp gồm 3 người, gọi chung là tam khôi hay tiến sĩ cập đệ: Đệ nhất giáp đệ nhất danh tức trạng nguyên (chùm 
đầu), đệ nhất giáp đệ nhị danh tức bảng nhãn (mắt bảng), đệ nhất giáp đệ tam danh tức thám hoa (thăm hoa).  Đệ nhị giáp 
còn gọi là hoàng giáp hay tiến sĩ xuất thân.  Đệ tam giáp gọi chung là tiến sĩ hay đồng tiến sĩ xuất thân.  Xuất thân có nghĩa 
là con đường để ra làm quan. 

29. Dưới thời nhà Nguyễn, kể từ thời vua Minh Mạng, có một nguyên tắc bất thành văn là "ngũ bất lập", tức bất lập hoàng hậu, 
bất lập đông cung, bất lập tể tướng, bất phong vương và bất lập trạng nguyên.  (Dưới thời vua Gia Long, có hoàng hậu, có 
đông cung, nhưng chưa tổ chức thi tiến sĩ nên chưa có vấn đề trạng nguyên) 

30. Dưới triều nhà Nguyễn, sau khi đậu kỳ thi hội, các sĩ tử vào thi đình, và tùy phân số điểm nhiều hay ít mà được sắp vào 
hàng tiến sĩ hay phó bảng.  Bảng đề danh tiến sĩ gọi là bảng ất, bảng đề danh phó bảng gọi là bảng giáp.  Phó bảng không 
được ghi tên vào bia đá đặt ở Văn Miếu. 

31. Dinh điền, đồn điền: dinh hay đồn là đồn lính, điền là ruộng đất.  Dùng binh sĩ để bảo vệ và làm ruộng, dùng hoa lợi của 
ruộng đất để nuôi lại binh sĩ trong dinh hay đồn. 

32. Con đê nổi tiếng đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử là đê Cơ Xá trên sông Hồng, được đắp dưới triều vua Lý Nhân Tông 
(trị vì 1072-1127).  Vào năm 1248 (mậu thân), dưới đời Trần Thái Tông, triều đình đặt chức hà đê chánh sứ và hà đê phó sứ 
để trông coi, đốc thúc việc đắp đê  đỉnh nhĩ (tai vạc hay quai vạc). 

33. Công ty đường biển nổi tiếng của người Việt Nam trước năm 1945 là công ty Bạch Thái Bưởi. Bạch Thái Bưởi (1874-1932), 
người Hà Đông, nguyên họ Đỗ, cha mất sớm, nhà nghèo, làm con nuôi của một người nhà giàu họ Bạch, nên đổi qua họ 
Bạch.  Năm 21 tuổi, ông đi làm thư ký cho hãng buôn người Pháp, sau tự đứng ra kinh doanh, mở "Đông Kinh ấn quán" tại 
Hà Nội, rồi bước qua lãnh vực hàng hải thương thuyền năm 1909.  Trong vòng 10 năm, công ty của ông có trên 30 chiếc tàu 
lớn nhỏ, cạnh tranh mạnh mẽ với thương thuyền Pháp.  Ông mất năm nhâm thân (1932), và được Ngô Tất Tố viết báo gọi 
ông là "bậc anh hùng kinh tế thứ nhất trong kinh tế giới nước nhà". 

34. Xuân Thu:  trong lịch sử Trung Hoa, nhà Chu chia làm hai thời kỳ: Tây Chu (1134-770 TCN) và Đông Chu (770-221TCN).  
Đông Chu chia làm hai thời kỳ nữa: thời Xuân thu (722-479 TCN) và thời Chiến quốc (479-221 TCN).  Sự phân chia nầy dựa 
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trên hai bộ sử biên niên là bộ Xuân Thu do Khổng Tử soạn, và bộ Chiến quốc sách do nhiều người viết và Lưu Hướng (79-8 
TCN) thu thập.  Có nhiều sử gia phân chia hơi khác, suýt soát từ vài năm đến vài chục năm. (Phan Khoang, Trung Quốc sử 
cương, Nxb Đại Nam, Hoa Kỳ, tái bản không đề năm, tt. 16-32.  Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê, Chiến quốc sách, Lá Bối in 
lần thứ hai, Sài Gòn, 1973, tt. 9-31).  

35. *  Nhất thiên tự  (một ngàn chữ): thật ra có 1015 chữ, do người Việt đặt theo thể lục bát, một chữ Nho thì tiếp theo nghĩa của 
chữ đó.  Cách sắp đặt không theo thứ tự, và các câu không có nghĩa.  Ví dụ: "Thiên trời, địa đất, vân mây,/ Vũ mưa, phong 
gió, trú ngày, dạ đêm..." 
*  Tam thiên tự (ba ngàn chữ): do người Việt đặt, chữ và nghĩa kế tiếp nhau thành từng đoạn hai tiếng một, cuối đoạn trên ăn 
vần với cuối đoạn dưới.  Ví dụ: "Thiên trời, địa đất, cử cất, tồn còn,/ tử con, tôn cháu, lục sáu, tam ba,/ gia nhà, quốc nước, 
tiền trước, hậu sau..." 
*  Sơ học vấn tân (bắt đầu hỏi bến) [hỏi bến có nghĩa là hỏi đường lối về việc học]: do người Việt đặt, gồm 270 câu bốn chữ, 
không vần, không đối, nội dung gồm 3 phần về lịch sử nước Trung Hoa, về lịch sử nước ta, lời khuyên học trò và cách xử 
thế. 
*  Minh tâm bảo giám (tấm gương báu soi sáng cõi lòng): sách do người Trung Hoa viết, sưu tập danh ngôn của các bậc 
thánh hiền Trung Hoa, dạy người ta sửa tâm rèn tính. 
*  Tam tự kinh (kinh ba chữ):  do người Trung Hoa soạn, gồm 358 câu ba chữ, các chữ cuối câu chẵn có vần, dạy về tính 
người, lễ nghi, hiếu đễ, bổn phận của trẻ em, các triều vua Trung Hoa, gương hiếu học, lời khuyên trẻ em chăm học.  Ví dụ: 
"Dưỡng bất giáo, phụ chi quá.  Giáo bất nghiêm, sư chi nọa.  Tử bất học, phi sở nghi.  Ấu bất học, lão hà vi.  Ngọc bất trác, 
bất thành khí.  Nhân bất học, bất tri lý..."(Nuôi mà chẳng dạy là lỗi người cha.  Dạy mà chẳng nghiêm là do sự lười của ông 
thầy.  Người con mà không học là lỗi đạo làm con.  Nhỏ không học, già làm gì.  Ngọc không giũa không thành được đồ dùng.  
Người ta không học, không biết được lẽ phải..." 

36. Đông Hồ: trước thuộc huyện Siêu Loại xứ Kinh Bắc, nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 
37. Tranh Đông Hồ in cả nét lẫn màu, màu in trước, nét in sau, nghiêng về đời sống bình dị của giới lao động như "Hứng dừa", 

"Đánh ghen", "Đấu vật", "Gà đại cát", "Em bé ôm gà", "Đám cưới chuột", "Vinh hoa phú quý"(Vinh hoa phú quý là bức 
tranh đối, vẽ một bên là em bé trai ôm con gà trông với ước mơ vinh hoa, một bên là em bé gái ôm con vịt với ước mơ phú 
quý, đó là điều mong ước của cha mẹ cho con cái)... Tranh Hàng Trống (Hà Nội) chỉ in nét lấy hình, tô màu bằng bút lông, 
đề tài chú trọng đến đời sống dân chúng thành phố, ít nổi tiếng bằng tranh Đông Hồ. 

38. Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) là kỹ sư công binh Pháp, lên đến chức thống chế thời vua Louis 14 (trị vì ở 
Pháp 1643-1715).  Vauban nổi tiếng trong các chiến dịch đánh chiếm các căn cứ phòng thủ của địch quân, và nhất là xây 
dựng những thành trì vững chắc. 

 
 

ªª 
 

 
 
 

(Xin xem tiếp trang 16: phóng-ảnh tiền-tệ Việt-nam và trang 17: “Căn-bản địa-phương của nền 
văn-minh Việt-nam” và “Tìm lại dấu-vết dân-tộc Việt-nam tại đồng-bằng sông Cửu-long hồi đầu 

Coâng-nguyeân”.) 
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